Phụ lục 1. Test kiểm soát hen

(Ban hành kèm theo Quyết định số  4776//QĐ-BYT ngày 04  tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
________________________
I. Test kiểm soát hen (ACT) ở trẻ ≥ 12 tuổi và người lớn
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TEST KIEM SOAT HEN - ACT

1. Trong 4 tuéin qua, bao nhiéu ngay bénh hen im cho ban phii nghi lam, nghi hoc
hay phii nghi tai nha”
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Phân loại mức độ kiểm soát hen theo test kiểm soát hen – ACT: Dựa vào tổng số điểm trả lời của 5 câu hỏi
· Dưới 20 điểm: 
Hen chưa được kiểm soát

· 20-24 điểm: 
Hen được kiểm soát tốt

· 25 điểm: 

Hen được kiểm soát hoàn toàn 

2. Test kiểm soát hen - ACT dùng cho trẻ 4- 11 tuổi 

          Hỏi để trẻ trực tiếp trả lời bốn câu hỏi sau đây:
1. Cháu thấy bệnh hen của cháu hôm nay thế nào?

	Rất khó chịu
	 
	Khó chịu
	 
	ổn
	 
	Rất ổn
	 


2. Bệnh hen có gây trở ngại gì cho cháu khi chạy?

	Đó là trở ngại rất lớn
	 
	Trở ngại lớn
	 
	Trở ngại chút ít
	 
	Không vấn đề gì
	 


3. Cháu có hay bị ho vì hen không?

	Lúc nào cũng bị
	 
	Rất hay bị
	 
	Có, đôi khi
	 
	Không khi nào
	 


4. Cháu có bị thức giấc ban đêm vì hen không?

	Lúc nào cũng bị
	 
	Rất hay bị
	 
	Có, đôi khi
	 
	Không khi nào
	 


Hỏi bố mẹ trẻ những câu hỏi dưới đây:

5. Trong bốn tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị hen trong ngày?

	Hàng

Ngày
	 
	19-24

Ngày
	 
	11-18

Ngày
	 
	4-10

Ngày
	 
	1-3

Ngày
	 
	Không


	 


6. Trong bốn tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị khò khè?

	Hàng

Ngày
	 
	19-24

Ngày
	 
	11-18

Ngày
	 
	4-10

Ngày
	 
	1-3

Ngày
	 
	Không


	 


7. Trong bốn tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị thức giấc?

	Hàng

Ngày
	 
	19-24

Ngày
	 
	11-18

Ngày
	 
	4-10

Ngày
	 
	1-3

Ngày
	 
	Không


	 


Sau khi cộng điểm 4 câu hỏi do trẻ trực tiếp trả lời (có thể giải thích cho trẻ) và 3 câu hỏi của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, ta có thể nhận định:

Từ 19 điểm trở xuống: Tình trạng hen của trẻ chưa được kiểm soát, cần khám bác sĩ để có hướng điều trị phù hợp.

Từ 20 điểm trở lên (tối đa 27 điểm): Tình trạng hen của trẻ có thể đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên cần được xem xét các yếu tố khác và lưu ý rằng, bệnh hen luôn biến đổi từ nhẹ đến nặng và ngược lại và cơn hen nặng đe doạ tính mạng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, cần phải đề phòng.   
Phụ lục 2. Liều tương đương các thuốc có ICS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776 /QĐ-BYT ngày  04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
________________________
	Thuốc
	Liều thấp

Hàng ngày ((g)
	Liều trung bình

Hàng ngày ((g)
	Liều cao

Hàng ngày ((g))

	
	Người lớn
	Trẻ em 
	Người lớn
	Trẻ em 
	Người lớn
	Trẻ em 

	Beclometason dipropionat
	200 -500
	100-200
	500-1000
	200-400
	1000-2000
	>400

	Budesonid
	200-400
	100-200
	400-800
	200-400
	800-1600
	>400

	Ciclesonid
	80-160
	80-160
	160-320
	160-320
	320-1280
	>320

	Flunisolid
	500-1000
	500-750
	1000-2000
	750-1250
	>2000
	>1250

	Fluticason
	100-250
	100-200
	250-500
	200-500
	500-1000
	>500

	Mometason

furoat
	200-400
	100-200
	400-800
	200-400
	800-1200
	>400

	Triamcinolon acetonid
	400-1000
	400-800
	1000-2000
	800-1200
	>2000
	>1200


Chú ý:

Khi dùng liều cao hàng ngày (trừ khi dùng ngắn hạn) cần tham khảo ý kiến thầy thuốc để có quyết định sử dụng phối hợp thuốc ngừa cơn hợp lý. Có thể cho dùng liều duy nhất trong ngày ở những bệnh nhân nhẹ.

Phụ lục 3. Sơ đồ xử trí cơn hen cấp trong bệnh viện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
________________________

Phụ lục 4. Sơ đồ điều trị dự phòng hen trẻ em trên 2 tuổi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
________________________


Chú ý:
* Kháng leukotrien có tác dụng tốt với bệnh nhân hen có viêm mũi dị ứng kèm theo.

** Kiểm tra tuân thủ dùng thuốc, tránh yếu tố nguy cơ và xem xét lại chẩn đoán.

*** Kiểm tra tuân thủ dùng thuốc và gửi khám các bác sĩ chuyên khoa hô hấp và hen.

PHỤ LỤC 5. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG VÀ NGUY KỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
________________________
I. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG

A- Giờ đầu tiên
1. Thở oxy qua mặt nạ hoặc gọng kính oxy, duy trì SpO2 > 90%.

2. Thuốc giãn phế quản:

· Thuốc cường (2 khí dung 5 mg trong 20 phút  x 3 lần liên tiếp.

3. Corticoid: methylprednisolon tiêm tĩnh mạch 40 - 80mg.

Đánh giá sau 1 giờ, nếu chưa cắt được cơn hen phế quản nặng:

B- Giờ tiếp theo

Tiếp tục điều trị như trên:

1. Thở oxy qua mặt nạ hoặc gọng kính oxy, duy trì SpO2 > 90%.

2. Thuốc giãn phế quản:

· Thuốc cường (2 khí dung 5 mg trong 20 phút x 3 lần liên tiếp.

3. Corticoid: nếu giờ trước chưa cho, tiêm tĩnh mạch methylprednisolon 40 - 80mg.

Thêm:

· Ipratropium khí dung 0,5 mg.

· Sulphat magie 2g truyền tĩnh mạch trong 20 phút.
Nếu các dấu hiệu nặng chưa mất đi, tiếp tục điều trị:

C- 6 – 12 giờ tiếp theo

1. Thở oxy qua mặt nạ hoặc gọng kính oxy, duy trì SpO2 > 90%.

2. Thuốc giãn phế quản:

· Thuốc cường  (2 khí dung liên tục 5 mg/lần (10 – 15 mg/giờ)

· hoặc thuốc cường (2 truyền tĩnh mạch liên tục:


- tốc độ truyền khởi đầu 0,1 - 0,15 (g/kg/phút,


- tăng tốc độ truyền 5 phút/lần (tuỳ theo đáp ứng của người bệnh), mỗi lần 0,1-0,15 (g/kg/phút (có thể đến 4 mg/giờ ở người lớn)

· Kết hợp với Ipratropium 0,5 mg khí dung 4 giờ/lần.

3. Corticoid: methylprednisolon tiêm tĩnh mạch (200-300 mg/24 giờ, chia 4 lần).

Xem xét chỉ định:
· Theophylin (diaphylin) 0,24 g tiêm tĩnh mạch chậm trong 20 phút.
· Thông khí nhân tạo.

Nếu sau 6 - 12 giờ chưa có đáp ứng tốt:

- Tiếp tục duy trì điều trị thuốc như trên, và: 
D- Xem xét chỉ định thông khí nhân tạo


Nên bắt đầu bằng thông khí không xâm nhập nếu chưa xuất hiện các chỉ định của thông khí xâm nhập.

Thông khí không xâm nhập áp lực dương
· Có thể chỉ định sớm thông khí không xâm nhập, nhất là khi người bệnh có dấu hiệu mệt cơ hô hấp.

· Dùng mặt nạ mũi.

· PEEP bắt đầu từ 4 cmH2O.

· PS bắt đầu từ 6 cmH2O, điều chỉnh theo đáp ứng của người bệnh.

· FiO2 bắt đầu là 100%, sau đó điều chỉnh theo SpO2.

Thông khí nhân tạo xâm nhập

Chỉ định 


Chỉ định thông khí nhân tạo xâm nhập ngay khi có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

· Xuất hiện rối loạn ý thức.

· PaO2 < 60 mmHg khi thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ.
· pH < 7,30, PaCO2 > 50 mmHg.
· Tình trạng lâm sàng xấu đi nhanh.
· Người bệnh mệt, kiệt sức cơ hô hấp.
· Thở máy không xâm nhập không có hiệu quả
Đặt thông số

Thông khí nhân tạo phương thức hỗ trợ/điều khiển:

Đặt thông số ban đầu:

· Vt 8 ml/kg

· PF 60 lít/phút (hoặc I/E = 1/3)

· Trigger -1 đến -2 cmH2O (nếu dùng trigger áp lực) hoặc 3 - 4 lít/phút (nếu dùng trigger dòng)

· FiO2 = 100% (đặt lúc đầu), sau đó điều chỉnh để duy trì SpO2 trên 92%.

· PEEP: hiện nay việc dùng PEEP trong thở máy ở người bệnh hen phế quản còn nhiều bàn cãi và nói chung được khuyến cáo không nên chỉ định một cách hệ thống. 

Điều chỉnh thông số:

· Điều chỉnh PF và Vt để người bệnh thở hoàn toàn đồng nhịp với máy.

· Điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O và không tăng auto-PEEP

· Giữ tần số thở của người bệnh ở mức < 20 lần/phút (điều chỉnh liều thuốc an thần).

· Dùng thuốc an thần truyền tĩnh mạch với liều lượng đủ để người bệnh ngủ, nhưng không ức chế hoạt động hô hấp của người bệnh (điểm Ramsay = 3).

Thông khí nhân tạo phương thức điều khiển thể tích:

Đặt thông số ban đầu:

- Vt 8 ml/kg

- PF 60 lít/phút (hoặc I/E = 1/3)

- Tần số 12 – 14 lần/phút

- FiO2 = 1,0 (đặt lúc đầu), sau đó điều chỉnh để duy trì SpO2 trên 92%

- Dùng thuốc an thần +/- giãn cơ để ức chế hoàn toàn hoạt động hô hấp của người bệnh.

Điều chỉnh Vt và tần số để duy trì:


. Pplat < 30 cmH2O, auto-PEEP không tăng.


. pH > 7,20; PaCO2 < 70 mmHg.

Thôi thở máy
· Chỉ định thôi thở máy khi người bệnh đã cắt được cơn hen phế quản, xét nghiệm pH, PaCO2 và PaO2 bình thường.

· Làm thử nghiệm CPAP (cho người bệnh nhân thở CPAP 5 cmH2O qua ống nội khí quản) trong 2 giờ. Thôi thở máy và rút ống nội khí quản nếu nghiệm pháp CPAP thành công.

II. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN NGUY KỊCH

· Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 100%.

· Adrenalin 0,3 - 0,5 mg tiêm dưới da, có thể nhắc lại sau 5 – 10 phút.

· Đặt ống nội khí quản qua miệng (chú ý: phải cho thuốc an thần và/hoặc thuốc giãn cơ ngắn để đảm bảo đặt ống nội khí quản thành công).

· Thông khí nhân tạo qua ống nội khí quản.

· Truyền tĩnh mạch liên tục thuốc giãn phế quản:

· Adrenalin truyền tốc độ khởi đầu 0,1 (g/kg/phút, tăng tốc độ truyền 0,1 mg/kg/phút mỗi lần 2 - 3 phút/lần đến khi có đáp ứng ( có thể thêm 1-1,5 mg/h ở người lớn).
· hoặc thuốc cường bêta-2-giao cảm truyền tốc độ khởi đầu 0,1 - 0,15 (g/kg/phút, tăng tốc độ gấp đôi sau 2 - 3 phút đến khi có đáp ứng.

· Các thuốc khác: như phác đồ điều trị cơn hen phế quản nặng.

III. LƯU Ý:

- Không nhất thiết phải thực hiện đúng thứ tự A-B-C-D như trong phác đồ. Nếu trước đó người bệnh đã được xử trí đúng phác đồ thì áp dụng luôn bước tiếp theo.

- Adrenalin được chỉ định khi có cơn hen nguy kịch đe dọa ngừng tuần hoàn, hoặc khi người bệnh không đáp ứng với điều trị thuốc và thông khí nhân tạo.

- Khi dùng thuốc cường beta-2 liều cao cần chú ý bù kali cho người bệnh để tránh biến chứng hạ kali máu./.
    PHỤ LỤC 6.Các thuốc điều trị hen và liều lượng cho trẻ em
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Thuốc cắt cơn:

· Cường (2 tác dụng ngắn (SABA) dạng hít, uống, tiêm bắp. Thuốc thường dùng là salbutamol và terbutalin có thể dùng dưới dạng khí dung:

- Trẻ dưới 5 tuổi: Khi dung 1 lần 1 ống salbutamol 2,5mg/2,5ml hoặc 1/2 ống terbutalin 5mg/1ml.

- Trẻ trên 5 tuổi: Khí dung 1 lần 1 ống salbutamol 5mg/2,5ml hoặc ống terbutalin 5mg/1ml. 
· Khí dung qua buồng đệm.
- Trẻ dưới 5 tuổi: Khí dung qua buồng đệm 1 lần 4-6 nhát xịt salbutamol 100(g hoặc terbutalin Khí dung 2 lần với mỗi lần xịt 250 (g.

- Trẻ trên 5 tuổi: Khí dung qua buồng đệm 1 lần 8-12 nhát xịt salbutamol 100 (g hoặc terbutalin 2 lần với mỗi lần xịt là 250 (g. 

· Hoặc có thể uống  (nếu không dùng khí dung hoặc xịt)

- Trẻ 2 tháng 1 tuổi: salbutamol 2mg: 1/2 viªn/lÇn hoặc dạng xir« 2,5ml/lÇn hoặc terbutalin dạng xir« 2,5 ml/lÇn dùng 3 lÇn/ngµy.

- Trẻ 1 tuổi – 5 tuổi: salbutamol 2mg 1 viªn/lÇn hoặc dạng xir« 5ml/lÇn hoặc terbutalin dạng xir« 5 ml/lÇn dùng 3 lÇn/ngµy.

- Trẻ trên 5 tuổi: salbutamol 4mg 1viªn/lÇn hoặc terbutalin 5mg 1viªn/lÇn, dùng 3 lÇn/ngµy.
· Hoặc tiêm dưới da

Terbutalin ống 0,5 mg/ml tiêm dưới da

- Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi: 6 (g/kg/lần. Ngày 2-4 lần
- Trẻ trên 5 tuổi: Từ  0,15 – 0,5 mg/lần. 2-4 lần/ngày
· Kháng Cholinergic: Thuốc thường dùng là Ipratropium bromid dạng khí dung(xịt): Ipratropium bromid xịt định liều, mỗi lần xịt 20 (g, ngày xịt 2 –4 lần, mỗi lần xịt 2 nhát.
Có thể phối hợp Ipratropium bromid với một thuốc cường (2 trong một biệt dược để làm tăng tác dụng giãn phế quản của thuốc, đó là biệt dược Berodual (kết hợp Ipratropium 0,02 mg và Fenoterol 0,05  mg trong 1 liều xịt)

· Theophylin tác dụng ngắn: có tác dụng giãn phế quản nhưng liều tác dụng và liều độc khá gần nhau. Vì vậy chỉ nên dùng trong trường hợp không có cường (2 tác dụng ngắn. Nếu trước đó trẻ đã dùng Theophylin hàng ngày thì phải đo nồng độ thuốc trong huyết thanh trước khi sử dụng Theophylin.
- Theophylin dạng viên: uống với liều lượng cho trẻ em từ >6 tháng là 10 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần uống. Tối đa không quá 300 mg trong 3 ngày. theo dõi sau 3 ngày nếu không có tác dụng phụ nào, có thể tăng liều lên 13 mg/kg/ngày. Tối đa không quá 450 mg trong 3 ngày và phải theo dõi cẩn thận.

- Dạng ống tiêm: với liều 5-7 mg/kg/lần pha với 20-40ml dung dịch glucose5% tiêm tĩnh mạch chậm trong 10 phút. Sau 8 giờ có thể tiêm lại. Nếu trước đó bệnh nhân đã dùng Theophylin thì phải giảm liều và đo nồng độ thuốc trong máu trước khi dùng liều tiếp theo.

· Corticoteroid toàn thân
Trong điều trị cơn hen thường dùng đường uống, khi hen nặng không uống được mới dùng đường tiêm tĩnh mạch.

- Uống: prednisolon  0,5 – 2 mg/kg/ngày uống 3 - 7 ngày 

hoặc betamethason 0,1 – 0,2 mg/kg/ngµy 

hoặc methyl prednisolon 5 – 10 mg/kg uống trong 3 –7 ngày.

- Tiêm tĩnh mạch: Depersolon 1mg/kg/lần 

hoặc methyl prednisolon 40mg 1 èng/lÇn

hoặc hydrocortison 200 – 400mg/lần ngày 1 – 4 lần.

Thời gian dùng 3-5 ngày khi bệnh nhân ổn định thì chuyển sang uống.

2. Thuốc dự phòng:

· Corticosteroide dạng hít (ISC): thuốc có tác dụng chống viêm làm giảm tính mẫn cảm của phế quản, dùng phòng ngừa cơn hen tái phát.
Các thuốc thường dùng là:

- Beclomethason ống hít liều 50 (g/1 lần xịt cho trẻ nhỏ và 250 (g/1 lần xịt cho trẻ lớn và người lớn.

- Budesonid ống hít 100 (g/1 lần xịt cho trẻ nhỏ và 200 (g/1 lần xịt cho trẻ lớn và người lớn.

Loại ống khí dung 0,5 mg/2 ml dùng 1 lần cho trẻ nhỏ và ống 200 mg dùng 1 lần cho trẻ lớn và người lớn.

- Fluticason ống hít liều 25 (g/1 lần xịt. Loại ống khí dung 0,5 mg/2ml dùng cho trẻ nhỏ và ống 2mg/2mg dùng cho trẻ lớn và người lớn.

· Cường (2 tác dụng dài (LABA):
Thời gian tác động chậm (sau 6 – 12 giờ), tác dụng giãn phế quản kéo dài, khả năng dung nạp tốt, dùng trong điều trị duy trì ngăn ngừa cơn.

Thuốc thường dùng là salmeterol và Formoterol.

- Salmeterol (Sm) Bột khô (DPI) 1 nhát (50 (g) x 2 lần/ngày thường dùng cho trẻ lớn và người lớn hoặc xịt định liều (MDI) 1 – 2  nhát x 2 lần/ ngày.

- Formoterol (F) Bột khô (DPI) 1 nhát (12 (g) x 2 lần/ngày xịt định liều MDI 1 –2 nhát x 2 lần/ ngày.

- Formoterol do tác dụng khởi phát nhanh (1 –3 phút và kéo dài 12 giờ. Vì vậy có thể dùng điều trị duy trì, đồng thời điều trị cắt cơn.

· Thuốc phối hợp ICS + LABA: có tác dụng hiệp đồng, làm tăng khả năng chống viêm và giãn phế quản, giảm triệu chứng, tăng chức năng phổi, giảm cơn hen cấp và nâng cao chất lượng sống của người bênh, Có 2 loại thuốc dạng kết hợp thường dùng:
- salmeterol + fluticason (Seretide): có 3 loại hàm luợng 25/50; 25/125; 25/250 (g. Dùng cho trẻ > 4 tuổi xịt mỗi lần 2 nhát x 2 lần/ngày. Tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của hen để sử dụng liều lượng thích hợp. Seretide dạng hít (Accuhaler) có 3 loại hàm lượng khác nhau 50/100; 50/250; và 50/500, gấp đôi liều xịt nên chỉ dùng 1hít/1lần. Ngày hít 2 lần tuỳ mức độ hen để chọn liều lượng thích hợp.

- budesonid + formoterol (Symbicort): tác dụng nhanh (1-3) kéo dài 12 giờ. Vì vậy ngoài tác dụng điều trị duy trì, còn có tác dụng điều trị cắt cơn. Có 2 loại hàm lượng 160/4,5 và 80/4,5 (g.

. Trẻ lớn và người lớn: 2 hít x 2 lần/ngày. Trên 18 tuổi có thể hít 4 hít x 2 lần/ngày nhưng phải khám lại bác sĩ và tối đa không quá 12 hít/ngày loại 160/4,5 (g.

. Trẻ > 6 tuổi: 1-2 hít x 2 lần/ngày loại 80/4,5. Loại thuốc này có thể tăng thêm lần ít tuỳ theo tình trạng bệnh, tuy nhiên nếu hít 8 lần trở lên phải báo bác sĩ để theo dõi.

· Theophylin phóng thích chậm: có tác dụng giãn cơ trơn phế quản, chống viêm và tăng co bóp cơ hoành.
- Dạng viên: Theostat 0,1 và 0,3g có tác dụng kéo dài tới 12 giờ. Không dùng Theostat để điều trị cắt cơn hen mà chỉ dùng phối hợp với các thuốc khác để điều trị phòng ngừa. Khi uống phải nuốt cả viên, không được nhai hoặc tán nhỏ viên thuốc.

- Liều dùng cho trẻ em trên 3 tuổi: 10-16 mg/kg/ngày chia 2 lần uống.

· Kháng Leucotrien: Có tác dụng chống viêm do ức chế men 5-Lipooxygenase, không cho men này xúc tác để tạo ra Leucotrien từ acid arachidonic hoặc ức chế tổng hợp Leucotrien D4 – E4. Vì vậy thuốc có tác dụng ngừa cơn hen, đặc biệt có tác dụng tốt trong phòng cơn hen do gắng sức, hen có kèm viêm mũi dị ứng.
- Montelukast sodium: trẻ 6 tháng – 5 tuổi uống 1 viên 4mg/ngày. Trẻ 6-14 tuổi uống 1 viên 50mg/ngày. Trẻ trên 15 tuổi: uống 1 viên 10mg/ngày.

- Zileutron (Zyflo) uống với liều 20-30mg/ngày

- Zafirlukast(Accolat) uống với liều 10-20mg/ngày.

3. Cách dùng: 

Hiệu quả kiểm soát hen ở trẻ em phụ thuộc nhiều đến cách sử dụng thuốc vì trẻ khó hợp tác. Thầy thuốc và gia đình phải theo dõi hướng dẫn trẻ phối hợp sử dụng đúng phương pháp, chọn cách sử dụng thích hợp:

- Trẻ nhỏ hơn 4 tuổi nên dùng bình xịt áp suất định liều (pMDI) kèm buồng đệm (hay còn gọi là buồng hít) có mặt nạ, hoặc dùng máy khí dung (Khí dung). 

- Trẻ 4-6 tuổi nên dùng bình xịt áp suất định liều (pMDI) kèm buồng đệm có bộ phận ngậm miệng; dùng bình bột khô (DPI) hoặc nếu cần dùng máy khí dung có mặt nạ.

- Trẻ trên 6 tuổi có thể khó dùng pMDI, có thể dùng bình bột khô (DPI) kèm buồng đệm; bình xịt theo hơi thở (MDI) hoặc máy khí dung.
Về nhà: 


- Tiếp tục điều trị thuốc cường (2 hít


- Xem xét, trong phần lớn trường hợp dùng corticoide dạng viên hoặc siro


- Giáo dục người bệnh:


+ Điều trị đúng


+ Xem lại phác đồ


+ Theo dõi nghiêm ngặt





Đánh giá ban đầu: Khai thác tiền sử, khám lâm sàng (nghe phổi, cơ hô hấp phụ, nhịp tim, nhịp thở), đo PEF hoặc FEV1, SpO2, khí máu động mạch trong trường hợp nặng, và một số xét nghiệm khác tuỳ vào hoàn cảnh





Điều trị ban đầu:


- Thở oxy cho đến khi đạt SaO2 ( 90% (95% ở trẻ em)


- Thuốc kích thích (2 dạng hít tác dụng nhanh, thường dùng khí dung có mặt nạ liên tục trong 1 giờ (cơn nhẹ có thể dùng xịt 20 phút 1 lần trong 1 giờ).


- Corticoid toàn thân nếu không đáp ứng nhanh hoặc nếu người bệnh mới dùng corticoid đường uống, hoặc cơn hen nặng


- Chống chỉ định dùng thuốc an thần trong điều trị cắt cơn hen





Đánh giá mức độ nặng nhẹ: 


- Khám lâm sàng, PEF, SpO2, khí máu, các xét nghiệm khác nếu cần.





Mức độ trung bình:


PEF 60-80%


Khám lâm sàng: triệu chứng trung bình có co kéo cơ hô hấp phụ.


Thuốc kích thích (2 dạng hít cho mỗi giờ.


Xem xét dùng corticoid.


Tiếp tục điều trị trong 1-3 giờ với điều kiện là có cải thiện





Mức độ nặng:


PEF <60%


Lâm sàng: triệu chứng nặng khi nghỉ ngơi, lồng ngực co rút


Tìên sử: người bệnh có nguy cơ cao


Không cải thiện sau điều trị ban đầu


Thuốc kích thích (2 cho mỗi giờ, hoặc liên tục ( thuốc kháng phó giao cảm dạng hít.


Thở oxy


Corticoid toàn thân (tiêm, truyền)


Xem xét dùng thuốc kích thích (2 tiêm dưới da, tiêm bắp, tĩnh mạch





1
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Đáp ứng tốt:


Đáp ứng duy trì 60 phút sau điều trị


Khám lâm sàng: bình thường


PEF > 70%


Không suy hô hấp


SaO2 > 90% (>95% ở trẻ em)





Đáp ứng trung bình trong 1-2 giờ:


Tiền sử: nguy cơ cao


Khám lâm sàng: triệu chứng nhẹ hoặc trung bình


PEF 50% - 70%


Không cải thiện thêm SaO2








Đáp ứng kém trong 1 giờ:


Tiền sử: nguy cơ cao


Khám lâm sàng: triệu chứng nặng 


Ngủ gà, co giật


PEF > 30% 


PaCO2 > 45 mmHg


PaO2 <60 mmHg














Về nhà: 


Tiếp tục điều trị thuốc cường (2 hít


Xem xét dùng corticoide dạng viên


Giáo dục người bệnh:


Điều trị đúng


Xem lại phác đồ điều trị


Theo dõi chặt chẽ





Lưu lại bệnh viện:


Thuốc cường (2 hít ( kháng phó giao cảm hít


Corticoid toàn thân


Thở oxy


Cân nhắc dùng aminophylin tĩnh mạch


Theo dõi PEF, SaO2, mạch





Khoa điều trị tích cực:


Thuốc cường (2 hít ( kháng  phó giao cảm


Corticoid toàn thân


Thở oxy


Cân nhắc dùng aminophylin tĩnh mạch


Xem xét dùng thuốc cường (2 dưới da, tiêm bắp, tĩnh mạch


Nội khí quản và thông khí nhân tạo nếu cần








Về nhà:


     Nếu PEF >70% và kéo dài nhờ 


     điều trị thuốc viên hoặc hít.





Chuyển điều trị tích cực:


    Nếu không cải thiện trong 


     6-12 giờ





Cải �thiện





Không �cải thiện
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ICS


(200  BDP hoặc tương đương)





LTRA *


(liều theo tuổi)





hoặc





Không kiểm soát được **











Tăng liều ICS


(400 mCg BDP hoặc tương đương)





Thêm ICS với LTRA





hoặc





Không kiểm soát được ***





Tăng liều ICS (800(g BDP hoặc tương đương)


hoặc thêm kháng leukotrene với ICS hoặc thêm LABA





Không kiểm soát được ***





Xem xét các khả năng khác:


Theophylin, Corticosteroid uống





Giảm bậc





Giảm bậc





Tăng bậc để đạt kiểm soát
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